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	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HẢI SƠN

	
	Địa chỉ: 11 đường số 20, P.An Phú, TP.Thủ Đức TP.Hồ Chí Minh

	
	Điện thoại: (08) 3603 1578  / 3603 1639   

	
	Điện thoại di động:       0918 264018 

	
	E-mail:haison21408@yahoo.com  *  xulychatthai@haisontq.com

Website: www.haisontq.com
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Tổng quát về công ty

Tên chính thức
: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HẢI SƠN

Tên tiếng Anh
: HAISON TECHNOLOGY JOINT-STOCK COMPANY

Tên viết tắt
: HAISON JC

Trụ sở chính
: 11 đường số 20, P.An Phú, TP.Thủ Đức TP.Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn là một Doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp Việt Nam.

Tiền thân là Trung tâm ứng dụng chuyển giao công nghệ/Công ty Thái Sơn/Bộ Quốc phòng - được thành lập theo quyết định số 502/QĐ-BQP, ngày 18 tháng 4 năm 1996 – Phụ trách Trung tâm là ông Đặng Hải Thanh. Chức năng, nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao với quyết định số 326/1998/QĐ-QP ngày 17/03/1998 là: Tư vấn khảo sát thiết kế, thi công các công trình xử lý nước cấp, nước thải và các chất thải, xử lý môi trường trong toàn quân.
Một số công trình Trung tâm đã tư vấn, thiết kế và thi công như: Hệ thống xử lý nước thải BV 121 – QK9; Hệ thống xử lý nước cấp XN Dệt 2 – Công ty Dệt Việt Thắng; Xưởng đúc đồng quận Tân Bình; Nước cấp Trường sĩ quan Lục Quân 2; …
Năm 2001, Trung tâm đổi tên thành Xí nghiệp sản xuất và sửa chữa trang thiết bị công nghệ/Công ty Thái Sơn/Bộ Quốc phòng theo Quyết định số 906/QĐ-TS ngày 21 tháng 12 năm 2001 – Giám đốc là ông Đặng Hải Thanh. Chức năng kinh doanh chính là Lắp đặt, vận hành, sửa chữa thiết bị cơ điện; Dịch vụ khoa học kỹ thuật; Sản xuất và kinh doanh vật liệu bảo quản, hóa chất; Sản xuất chế phẩm sinh học. 
Thời gian từ năm 2001 đến năm 2003 Xí nghiệp đã thực hiện Tư vấn, thiết kế và thi công được một số công trình điển hình sau: Trạm xử lý nước thải Bệnh viện 175/BQP; Trạm xử lý nước thải Bệnh viện 17/QK5; Trạm xử lý nước thải Bệnh viện 4-QĐ4; Trạm xử lý nước thải Viện quân y 7A-QK7; Trạm xử lý nước thải Viện quân y 7 – QK3; Hệ thống cấp nước khu tái định cư Bình Minh – Vĩnh Long; Hệ thống cấp nước Sư 302/QK7; …
Ngày 03 tháng 11 năm 2003, Công ty Thái Sơn/Bộ Quốc phòng ra quyết định số 621/QĐ-TS đổi tên Xí nghiệp sản xuất và sửa chữa trang thiết bị công nghệ thành Xí nghiệp xây lắp ứng dụng công nghệ/Công ty Thái Sơn/Bộ Quốc phòng – Giám đốc là ông Đặng Hải Thanh và bổ sung thêm ngành nghề: Tư vấn, thiết kế các công trình xử lý chất thải rắn, hệ thống xử lý nước, khí thải.
Từ năm 2003 đến tháng 4 năm 2008 Xí nghiệp đã Tư vấn, thiết kế và thi công được các công trình điển hình như sau: Hệ thống cấp thoát nước và Trạm xử lý nước thải XN dược 150 – Công ty Dược và trang thiết bị y tế Quân đội; Trạm xử lý nước thải Viện quân y 110/QK1; Hệ thống xử lý chất thải Viện quân y 6 – QK2; Trạm xử lý nước thải Phòng thí nghiệm di truyền tế bào – Học viện quân y/BQP; Trạm xử lý nước thải K14 – Tổng cục hậu cần; Hệ thống cấp nước và trạm xử lý nước cấp BV 175/BQP; Hệ thống xử lý nước cấp Quân khu bộ/QK7; Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện 211/QĐ3; …
Năm 2008, với nhu cầu tăng vốn nhằm mở rộng và phát triển kinh doanh, Xí nghiệp đã cổ phần hóa và mang tên mới là Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn. Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc công ty là Ông Đặng Hải Thanh, thực hiện thêm nhiều chức năng kinh doanh như: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công trình xử lý chất thải; Tư vấn về môi trường; Tư vấn chuyển giao công nghệ; Lập và Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Kinh doanh bất động sản, … 
Trong thời gian này Công ty đã thực hiện Tư vấn, thiết kế và thi công nhiều công trình, điển hình như các công trình: Tư vấn thiết kế và lắp đặt thiết bị, chuyển giao công nghệ Trạm xử lý nước thải sinh hoạt – Khu tái định cư Long Sơn/Q.2, TP.HCM;  Xây dựng nâng cấp – Cải tạo hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long; Tư vấn thiết kế, Xây dựng và lắp đặt thiết bị Trạm xử lý nước thải Bệnh viện TƯ Quân đội 108; Tư vấn thiết kế, Xây dựng và lắp đặt thiết bị Trạm xử lý nước thải Bệnh viện 91/Quân khu 1; Tư vấn thiết kế và XD lắp đặt, chuyển giao công nghệ Hệ thống xử lý nước thải BV120/QK9; Xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện quân y 354/TCHC; Xây dựng và lắp đặt thiết bị Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Quân y 103/HVHC/BQP; Xây dựng công trình Nhà biệt thự Quận 2; Xây dựng hệ thống nhà xưởng tại huyện Củ Chi; …
Ngoài các công trình điển hình trên, Công ty còn thực hiện nhiều dự án Tư vấn thiết kế cho các công trình trên khắp cả nước như: Lập dự án thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán cho Bệnh viện 354/TCHC-BQP; Cấp nước các đơn vị QK7: Sư đoàn 317 KTT; Trường Quân sự quân khu; Tiểu đoàn 1/ Lữ phòng không 77; Trung đoàn vận tải 657; Tiểu đoàn trinh sát 47; Tiểu đoàn D42 và D44; Trung đoàn thông tin 23; Sư đoàn bộ binh 302; Lữ đoàn pháo binh 75; Trung đoàn tăng thiết giáp 26; Lữ đoàn công binh 25; Xử lý nước thải, nước sinh hoạt thuộc dự án Mỹ Đình; Bệnh viện Đa khoa Nghệ An; Bệnh viện Nghĩa Đàn – tỉnh Nghệ An;…
Luôn lấy uy tín, chất lượng và giá thành sản phẩm làm phương châm hoạt động kinh doanh, Công ty đã liên tục mở rộng, phát triển và đã khẳng định vị trí vững chắc trên thị trường cả nước.

I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY:
· Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; 
· San lấp mặt bằng; Thi công công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải, công trình thủy lợi, công trình cấp nước; 
· Lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
· Tư vấn, thiết kế và thi công công trình điện và phần điện cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;
· Thiết kế xây dựng công trình xử lý chất thải; 
· Thiết kế công nghệ cho công trình xử lý chất thải; 

· Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công trình xử lý chất thải; Tư vấn chuyển giao công nghệ; 
· Tư vấn về môi trường; Đánh giá tác động môi trường; 
· Xử lý bảo vệ môi trường; Thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải sinh hoạt, rác thải y tế và rác thải công nghiệp;

· Sản xuất, mua bán VLXD, hóa chất, sản phẩm nhựa, nước uống tinh khiết đóng chai, SP xử lý môi trường, phân bón, bánh kẹo và dầu Diesel sinh học;

· Sản xuất, mua bán, lắp đặt các thiết bị bảo vệ, báo động, thiết bị cơ khí, thiết bị nâng, thang máy, hệ thống điện trung thế từ 35 KV;
· Tái chế phế liệu; Gia công cơ khí; Xử lý và tráng phủ kim loại; 

· Dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng ô tô. 

· Kinh doanh bất động sản
II. CÁC PHÒNG, BAN CHỨC NĂNG CỦA CÔNG TY:
1. Văn phòng Tổng Giám đốc.
2. Phòng tài chính – kế toán.
3. Phòng Tổ chức Nhân sự.

4. Phòng Hành chính.

5. Bộ phận Pháp chế.

6. Bộ phận Văn thư  – Bảo mật.

7. Phòng Kế hoạch – Vật tư.
8. Phòng Kỹ thuật Công nghệ.
9. Ban kiểm soát.

10. Phân xưởng sản xuất Chế phẩm sinh học và Thiết bị xử lý môi trường.

11. Phân xưởng sản xuất các sản phẩm nhựa.
12. Phân xưởng sản xuất và đóng chai nước uống tinh khiết.
13. Phân xưởng sản xuất cơ khí điện.
14. Phân xưởng sản xuất chế thử.
15. Đội xe vận tải.
III. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:
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GIAY CHUNG NHAN PANG KY DOANH NGHIEP
CONG TY CO PHAN

M3 s6 doanh nghiép: 0305682364
Pang ky lan dau: ngay 21 thang 04 nam 2008
Pang ky thay doi lan thir: 10, ngay 27 thang 06 nam 2022

1. Tén cong ty

Tén cong ty viét bang tleng Viét: CONG TY CO PHAN CONG NGHE HAI SON
Tén cong ty viét bang tiéng nudc ngodi: HAI SON TECHNOLOGY JOINT STOCK
COMPANY

Tén cong ty viét tit:

2. Dia chi tru sé& chinh

11 Duong s6 20, Khu pho 3, Phuong An Phu, Thanh pho Thu Due, Thanh pho Ho
Chi Minh, Viet Nam

Dién thoai: (08) 36031639 Fax: (08) 38443538
Email: xulychatthai@haisontq.com Website: www. haisontq.com
3. Von diéu 1¢

Vén diéu 1é: 36.000.000.000 dong.

Bang chir: Ba muoi séu ty dong

Ménh gia c6 phan: 10.000 dong

Téng s6 ¢6 phan:  3.600.000

4. Nguwoi dai dién theo phap luat cua cong ty
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Với  đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, nhiều kinh nghiệm và luôn được Công ty trau dồi và phát triển. Năng lực chuyên môn cao và tư duy cải tiến liên tục là nền tảng của mọi giải pháp công nghệ toàn diện về môi trường của Công ty. Công ty luôn đặt khách hàng vào trọng tâm các hoạt động kinh doanh của mình và thỏa mãn khách hàng bằng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao nhất. 

Công ty Cổ phần Công nghệ Hải Sơn mong muốn được hợp tác với các đối tác, khách hàng trên các lĩnh vực mà công ty có thế mạnh và chức năng kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý môi trường, lập và quản lý dự án, khảo sát tư vấn thiết kế, thi công các công trình xử lý nước cấp, nước thải và các chất thải.

Trân trọng cảm ơn!
	


	TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2022 
TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẶNG HẢI THANH



HỒ SƠ PHÁP Lý
(IN 
· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
· Các giấy tờ khác, ...




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

The declaration of quality standard of product and goods

Soá: 01/2008/XLÖDCN
Doanh nghiệp (Manufacturer): XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ






   CÔNG TY THÁI SƠN - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ (Address): SỐ 3 ĐƯỜNG 3 THÁNG 2, PHƯỜNG 11, QUẬN 10, TP.HCM
Điện thoại (Tel.N0): 08.8344476 - 8181209      

Fax: 08.8344475
Email:                                   thatech2006@yahoo.com.vn
CÔNG BỐ

(We hereby declare)

Tiêu chuẩn (The standard N0): TCCS 01: 2008/XLÖDCN
Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa (tên, kiểu loại, mã số hàng hóa) (For the articles: articles’name type, H.S code): 

HẠT XÚC TÁC DÙNG CHO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP


Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố trên.


We undertake our products and goods suitable to the above standard.

	
	
	Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2008

(HCMC, date ……………………………..)

Đại diện doanh nghiệp (tên, chức vụ)

(Authorized’s name, position)

GIÁM ĐỐC




	
	
	XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

CÔNG TY THÁI SƠN – BỘ QUỐC PHÒNG



	
	
	        Số 3 đường Ba tháng Hai, P.11, Q.10, Tp.HCM

	
	
	        Điện thoại: (08) 8344476 - 8181209

	
	
	        Fax            : (08) 8344475

	
	
	        E.mail       : thatech2006@yahoo.com.vn
        Website    : http://www.thaisoncorp.com

	
	
	(((


TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 01: 2008/XLÖDCN
HẠT XÚC TÁC DÙNG CHO

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP

Lần soát xét:

Ký hiệu tiêu chuẩn thay thế:

	
	
	TP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2008 

Giám Đốc





HẠT XÚC TÁC DÙNG CHO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP
1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hạt xúc tác dùng cho hệ thống xử lý nước cấp, do Xí Nghiệp Xây Lắp Ứng Dụng Công Nghệ sản xuất. Hạt xúc tác dùng xử lý nước đạt yêu cầu nước giếng ngầm loại gia đình theo TCVN 5944-1995 hoặc nước mặt loại A TCVN 5942 : 1995, hạt có tác dụng lọc, xúc tác nước cấp để có thể giảm 95% sắt, 95% Sulfur, 100% độ oxy hóa của nước.

2. Yêu cầu kỹ thuật:

2.1. Yêu cầu nguyên liệu: Gồm chất kết dính (xi măng 20% - 30%), chất độn (cát 45% - 55%), dioxit mangan (10% – 15%) hoặc oxit sắt (10% – 15%) tùy theo tính chất nước cần xử lý, các chất phụ gia thích hợp.

2.2. Yêu cầu ngoại quan:

· Hình dạng: Hạt tròn hoặc gần tròn, bề mặt nhám, sần sùi, rời rạc, không vón cục. 

· Màu: đen, đỏ, xám, nâu. 

· Mùi: Không mùi.

2.3. Yêu cầu an toàn vệ sinh môi trường:

Không sử dụng cũng như không sử dụng quá giới hạn cho phép các hóa chất độc hại cho người, gây độc hại cho nguồn nước sau xử lý theo quy định của các văn bản nhà nước hiện hành.

2.4. Yêu cầu cơ lý hóa:

	TT
	Chỉ tiêu
	Giới hạn
	Phương pháp thử

	1
	Tỉ trọng xếp đống, kg/m3, trong khoảng
	1200 – 1400
	Mục 3.1

	2
	Đường kính hạt, mm, trong khoảng
	12 – 22
	Mục 3.2

	3
	Tỉ lệ hạt vỡ khi chịu nén trong nước ở áp suất dư 3 kg/cm2, 60 phút, %, không lớn hơn
	1
	Mục 3.3

	4
	Độ chịu nén chất đống trong cột nước 4m
	Không có

hạt vỡ
	Mục 3.4

	5
	Khả năng chịu va chạm
	
	Mục 3.5

	6
	Hàm lượng chì của dung dịch 10% KL hạt, mg/kg, không lớn hơn
	2
	GF – AAS

	7
	Hàm lượng arsen của dung dịch 10% KL hạt, mg/kg, không lớn hơn
	2
	GF – AAS

	8
	Khả năng làm giảm nồng độ sắt của nước, %, không nhỏ hơn
	95
	Mục 3.6

	9
	Khả năng giảm nồng độ sulfur của nước, %, không nhỏ hơn
	95
	Mục 3.6

	10
	Khả năng làm giảm độ oxi hóa của nước, %, không nhỏ hơn
	100
	Mục 3.6


2.5. Yêu cầu sử dụng: Nước sau khi xử lý đúng theo hướng dẫn sử dụng phải đạt yêu cầu nước sinh hoạt theo TCVN 5502 – 2003.

3. Phương pháp thử:

3.1. Tỉ trọng xếp đống: Đổ đầy mẫu thử khô tơi vào thùng (0,5 x 0,2 x 0,5)m ở mức ngang bằng miệng, cân để tính khối lượng mẫu thử chứa trong thùng. Tỉ trọng xếp đống là tỉ lệ khối lượng trên thể tích thùng. Kết quả là trung bình cộng của 3 lần đo.

3.2. Kích thước hạt: Thực hiện các phép thử theo từng loại sàng. Cân 10 kg mẫu thử khô tơi cho vào sàng (0,5 x 0,5 x 0,1)m, đáy sàng bằng kim loại, dày khoảng 3 mm, quy cách sàng như sau:

	Loại sàng
	Đường kính lỗ (mm) ± 0,5 mm
	Số lỗ đáy sàng

	1. Sàng lỗ nhỏ
	12
	Khoảng 300

	2. Sàng lỗ lớn
	22
	Khoảng 200


Sàng cho đến khi không còn hạt nào lọt sàng. Cân lượng hạt trên (hoặc dưới đối với lỗ nhỏ) mặt sàng. Khối lượng hạt nằm trên (hoặc dưới đối với lỗ nhỏ) sàng phải không lớn hơn 5%.

3.3. Tỉ lệ hạt vỡ khi chịu nén trong nước ở áp suất dư 3 kg/cm2:

Cho mẫu thử vào bình chịu áp bằng kim loại. Bình hình trụ tròn, đường kính danh nghĩa Ô 150 mm, chiều dài đủ để chứa khoảng 1 kg mẫu thử, chịu được áp 10 kg/cm2, có nắp mở, đóng được để nạp và tháo mẫu thử, có van khóa để thông với bộ phận tạo áp, bộ phận tao áp là máy nén khí hoặc bơm piston nước/khí cầm tay tạo được áp suất dư ít nhất 3 kg/cm2. Khi mẫu đã được nạp đồng đều, tạo áp trong thời gian 60 phút, ngưng tạo áp, đếm số hạt vỡ, tính tỉ lệ số hạt vỡ trên tổng số hạt ban đầu. Kết quả là nhận xét của 3 lần thử.

3.4. Độ chịu nén chất đống trong nước trong cột nước 4 mét:

Cho mẫu thử vào ống bằng kim loại, hình trụ tròn, đường kính danh nghĩa Ô 40 mm, chiều dài lọt lòng khoảng hơn 4 mét. Cho mẫu thử vào ống tới chiều dài 4 mét, dựng theo phương thẳng đứng, đổ nước ngập mẫu thử để yên trong 2 giờ. Sau đó, lấy mẫu thử ra và kiểm tra số hạt vỡ, nếu không có hạt vỡ thì xem là đạt yêu cầu. Kết quả là nhận xét của 3 lần thử.

3.5. Khả năng chịu va chạm:

Lấy khoảng 100 hạt mẫu thử khô, đưa lên độ cao 5 mét so với nền bê tông nhẵn, thả từng hạt rơi tự do xuống nền bê tông. Quan sát nếu không có hạt vỡ thì xem là đạt yêu cầu.

3.6. Khả năng làm giảm nồng độ sắt, sulfur, độ oxi hóa của nước: 

Lấy mẫu nước đúng theo mức của mục phạm vị, đo nồng độ các chất này theo các phương pháp thử của TCVN 5502 : 2003, xử lý nước đúng theo hướng dẫn sử dụng, sau đó đo lại nồng độ mỗi chất. Tính tỉ lệ % độ giảm nồng độ trên nồng độ ban đầu.

4. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển:

4.1. Bao gói: Sản phẩm được bao gói bằng bao PP, bao xi măng, sai lệch khối lượng tịnh tuân theo quyết định 30/QĐ-BKCM/2002 và quyết định 400/QĐ-TĐC/2002.

4.2. Ghi nhãn: Tuân theo nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 và các quy định hiện hành, nội dung tối thiểu gồm các thông tin sau: Tên sản phẩm, tên đơn vị sản xuất, địa chỉ, công dụng, các thông số kỹ thuật chủ yếu, khối lượng tịnh, thông tin kỹ thuật, cảnh báo an toàn vệ sinh môi trường, hướng dẫn sử dụng, hạn sử dụng, ngày sản xuất.

4.3. Bảo quản: Sản phẩm được bảo quản nơi tránh tiếp xúc với nguồn nước bẩn và khói bụi.

4.4. Vận chuyển: Tránh va đập, mưa nắng làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN TIẾP NHẬN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN

The approval form of declaring standard

Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn xác nhận đã tiếp nhận 




“Bản Công bố Tiêu chuẩn” số: 01/2008/XLƯDCN
của:

The HaiSon Technology Joint Stock Company approved

“The declaration of the standard” number:  01/2008/XLƯDCN     of:

Doanh nghiệp (Manufacturer): XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

                                                   - CÔNG TY THÁI SƠN/BỘ QUỐC PHÒNG

Địa chỉ (Address): Số 3 đường 3/2, phường 11, quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
Cho sản phẩm, hàng hóa (for the articles): 

HẠT XÚC TÁC DÀNH CHO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP

Số, ký hiệu tiêu chuẩn tương ứng (The standard N0): TCCS 01: 2008/XLƯDCN
Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố trên.

We undertake our products and goods suitable to the above standard.

	
	TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2010
TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẶNG HẢI THANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

The declaration of quality standard of product and goods

Số: 01/2010/CNHS
Doanh nghiệp (Manufacturer): CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HẢI SƠN

Địa chỉ (Address): Số 47 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại (Tel.N0): (08) 3603 1578  /  3603 1639       ( 
Fax: (08) 3844 3538
Email: haison21408@yahoo.com     (     Website: www.haisontq.com
CÔNG BỐ

(We hereby declare)

Tiêu chuẩn (The standard N0): TCCS 01: 2010/CNHS
Cho sản phẩm, hàng hóa (tên, kiểu loại, mã số hàng hóa) (For the articles: articles’name type, H.S code): 

Hạt xúc tác dùng cho hệ thống xử lý nước cấp


Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố trên.


We undertake our products and goods suitable to the above standard.

	
	
	Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2010

(HCMC, date ……………………………..)

Đại diện doanh nghiệp (Tên, chức vụ)

(Authorized’s name, position)

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG HẢI THANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

The declaration of quality standard of product and goods

Soá: 02/2008/XLÖDCN
Doanh nghiệp (Manufacturer): XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ






   CÔNG TY THÁI SƠN - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ (Address): SỐ 3 ĐƯỜNG 3 THÁNG 2, PHƯỜNG 11, QUẬN 10, TP.HCM
Điện thoại (Tel.N0): 08.8344476 - 8181209      

Fax: 08.8344475
Email:                                   thatech2006@yahoo.com.vn
CÔNG BỐ

(We hereby declare)

Tiêu chuẩn (The standard N0): TCCS 02: 2008/XLÖDCN
Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa (tên, kiểu loại, mã số hàng hóa) (For the articles: articles’name type, H.S code): 

HẠT GIÁ THỂ DÙNG CHO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố trên.

 We undertake our products and goods suitable to the above standard.

	
	
	Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2008

(HCMC, date ……………………………..)

Đại diện doanh nghiệp (tên, chức vụ)

(Authorized’s name, position)

GIÁM ĐỐC
ĐẶNG HẢI THANH



	
	
	XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

CÔNG TY THÁI SƠN – BỘ QUỐC PHÒNG



	
	
	        Số 3 đường Ba tháng Hai, P.11, Q.10, Tp.HCM

	
	
	        Điện thoại: (08) 8344476 - 8181209

	
	
	        Fax            : (08) 8344475

	
	
	        E.mail       : thatech2006@yahoo.com.vn
        Website    : http://www.thaisoncorp.com

	
	
	(((


TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 02: 2008/ XLÖDCN
HẠT GIÁ THỂ DÙNG CHO

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Lần soát xét:

Ký hiệu tiêu chuẩn thay thế:

	
	
	TP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2008 

Giám đốc




HẠT GIÁ THỂ DÙNG CHO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho hạt giá thể dùng cho hệ thống xử lý nước thải, hạt cần có kích thước diện tích bề mặt thích hợp để vi sinh xử lý nước thải bám vào, trú ngụ và phát triển do Xí Nghiệp Xây Lắp Ứng Dụng Công Nghệ sản xuất. Hạt làm việc trong môi trường nước có pH = 5 – 9,5 và nồng độ sulfat (SO4-2) không lớn hơn 1000 mg/l. Tiêu chuẩn này không bao gồm chất lượng vi sinh xử lý nước.

2. Yêu cầu kỹ thuật:

2.1. Yêu cầu nguyên liệu: Gồm chất kết dính (xi măng 15% - 25%), chất độn (cát 35% - 50%), phụ gia (chất chậm kết tinh khoảng 1%, đẩy nhanh rắn chắc khoảng 1%, bền sulfat không lớn hơn 7%).

2.2. Yêu cầu ngoại quan: 

· Hình dạng: Hạt tròn hoặc gần tròn, bề mặt nhám, sần sùi, rời rạc, không vón cục. Màu: đen, xám. Mùi: Không mùi.

2.3. Yêu cầu an toàn vệ sinh môi trường:

Không sử dụng cũng như không sử dụng quá giới hạn cho phép các hóa chất độc hại cho người, gây độc hại cho nguồn nước sau xử lý, gây ô nhiễm môi trường theo quy định của các văn bản nhà nước hiện hành.

2.4. Yêu cầu cơ lý hóa:

	TT
	Chỉ tiêu
	Giới hạn
	Phương pháp thử

	1
	Tỉ trọng xếp đống, kg/m3, trong khoảng
	1100 – 1400
	Mục 3.1

	2
	Đường kính hạt nhóm 1, mm, trong khoảng
	22 – 35
	Mục 3.2

	3
	Đường kính hạt nhóm 2, mm, trong khoảng
	42 – 60
	Mục 3.2

	4
	Tỉ lệ hạt vỡ khi chịu nén trong nước ở áp suất dư 3 kg/cm2, 60 phút, %, không lớn hơn
	1
	Mục 3.3

	5
	Độ chịu nén chất đống trong cột nước 4m
	Không có

hạt vỡ
	Mục 3.4

	6
	Khả năng chịu va chạm
	
	Mục 3.5


3. Phương pháp thử:

3.1. Tỉ trọng xếp đống: Đổ đầy mẫu thử khô tơi vào thùng (0,5 x 0,2 x 0,5)m ở mức ngang bằng miệng, cân để tính khối lượng mẫu thử chứa trong thùng. Tỉ trọng xếp đống là tỉ lệ khối lượng trên thể tích thùng. Kết quả là trung bình cộng của 3 lần đo.

3.2. Kích thước hạt: Thực hiện các phép thử theo từng loại sàng. Cân 10 kg mẫu thử khô tơi cho vào sàng (0,5 x 0,5 x 0,1)m, đáy sàng bằng kim loại, dày khoảng 3 mm, quy cách sàng như sau:

	Loại sàng
	Đường kính lỗ (mm) ± 0,5 mm
	Số lỗ đáy sàng

	1. Sàng lỗ nhỏ nhóm 1
	22
	Khoảng 150

	2. Sàng lỗ lớn nhóm 1
	35
	Khoảng 80

	3. Sàng lỗ nhỏ nhóm 2
	42
	Khoảng 50

	4. Sàng lỗ lớn nhóm 2
	60
	Khoảng 35


Sàng cho đến khi không còn hạt nào lọt sàng. Cân lượng hạt trên (hoặc dưới đối với lỗ nhỏ) mặt sàng. Khối lượng hạt nằm trên (hoặc dưới đối với lỗ nhỏ) sàng phải không lớn hơn 5%.

3.3. Tỉ lệ hạt vỡ khi chịu nén trong nước ở áp suất dư 3 kg/cm2:

Cho mẫu thử vào bình chịu áp bằng kim loại. Bình hình trụ tròn, đường kính danh nghĩa Ô 150 mm, chiều dài đủ để chứa khoảng 1 kg mẫu thử, chịu được áp 10 kg/cm2, có nắp mở, đóng được để nạp và tháo mẫu thử, có van khóa để thông với bộ phận tạo áp, bộ phận tạo áp là máy nén khí hoặc bơm piston nước/khí cầm tay tạo được áp suất dư ít nhất 3 kg/cm2. Khi mẫu đã được nạp đồng đều, tạo áp trong thời gian 60 phút, ngưng tạo áp, đếm số hạt vỡ, tính tỉ lệ số hạt vỡ trên tổng số hạt ban đầu. Kết quả là nhận xét của 3 lần thử.

3.4. Độ chịu nén chất đống trong nước trong cột nước 4 m:

Cho mẫu thử vào ống bằng kim loại, hình trụ tròn, đường kính danh nghĩa Ô 40 mm (hạt nhóm 1), Ô 65 mm (hạt nhóm 2), chiều dài lọt lòng khoảng hơn 4 m. Cho mẫu thử vào ống tới chiều dài 4 m, dựng theo phương thẳng đứng, đổ nước ngập mẫu thử để yên trong 2 giờ. Sau đó, lấy mẫu thử ra và kiểm tra số hạt vỡ, nếu không có hạt vỡ thì xem là đạt yêu cầu. Kết quả là nhận xét của 3 lần thử.

3.5. Khả năng chịu va chạm:

Lấy khoảng 100 hạt mẫu thử khô, đưa lên độ cao 5 mét so với nền bê tông nhẵn, thả từng hạt rơi tự do xuống nền bê tông. Quan sát nếu không có hạt vỡ thì xem là đạt yêu cầu.

4. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển:

4.1. Bao gói: sản phẩm được bao gói bằng bao PP, bao xi măng, sai lệch khối lượng tịnh tuân theo quyết định 30/2002/QĐ-BKCM và quyết định 400/2002/QĐ-TĐC.

4.2. Ghi nhãn: Tuân theo nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 và các quy định hiện hành, nội dung tối thiểu gồm các thông tin sau: Tên sản phẩm, tên đơn vị sản xuất, địa chỉ, công dụng, các thông số kỹ thuật chủ yếu, khối lượng tịnh, thông tin kỹ thuật, cảnh báo an toàn vệ sinh môi trường, hướng dẫn sử dụng, hạn sử dụng, ngày sản xuất.

4.3. Bảo quản: Sản phẩm được bảo quản nơi tránh tiếp xúc với nguồn nước bẩn và khói bụi.

4.4. Vận chuyển: Tránh va đập, mưa nắng làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN TIẾP NHẬN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN

The approval form of declaring standard
Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn xác nhận đã tiếp nhận 




“Bản Công bố Tiêu chuẩn” số: 02/2008/XLƯDCN
của:

The HaiSon Technology Joint Stock Company approved

“The declaration of the standard” number:  02/2008/XLƯDCN     of:

Doanh nghiệp (Manufacturer): XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
       - CÔNG TY THÁI SƠN/BỘ QUỐC PHÒNG

Địa chỉ (Address): Số 3 đường 3/2, phường 11, quận 10, Tp.Hồ Chí Minh

Cho sản phẩm, hàng hóa (for the articles): 

Hạt giá thể dùng cho hệ thống xử lý nước thải
Số, ký hiệu tiêu chuẩn tương ứng (The standard N0): TCCS 02: 2008/XLƯDCN
Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố trên.

We undertake our products and goods suitable to the above standard.

	
	TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẶNG HẢI THANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

The declaration of quality standard of product and goods

Số: 02/2010/CNHS
Doanh nghiệp (Manufacturer): Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn
Địa chỉ (Address): Số 47 Đào Duy Anh, phường 9, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại (Tel.N0): (08) 3603 1578 – 3603 1639       ( 
   Fax: (08) 3844 3538
Email: haison21408@yahoo.com     (     Website: www.haisontq.com
CÔNG BỐ

(We hereby declare)

Tiêu chuẩn (The standard N0): TCCS 02: 2008/CNHS
Cho sản phẩm, hàng hóa (tên, kiểu loại, mã số hàng hóa) (For the articles: articles’name type, H.S code): 

Hạt giá thể dùng cho hệ thống xử lý nước thải

Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố trên.


We undertake our products and goods suitable to the above standard.

	
	
	Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2010

(HCMC, date ……………………………..)

Đại diện doanh nghiệp (Tên, chức vụ)

(Authorized’s name, position)

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG HẢI THANH





	
	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HẢI SƠN

	
	Địa chỉ: Số 47 Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận TP.Hồ Chí Minh

	
	Điện thoại: (08) 3603 1578  / 3603 1639   *   Fax: (08) 3844 3538

	
	Điện thoại di động:       0918 264018   /    0985 465308

	
	E-mail:haison21408@yahoo.com  *  Website: www.haisontq.com



TIêu chuẩn cơ sở

TCCS 03:2010/CNHS
MEN VI SINH DÙNG TĂNG CƯỜNG QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI, PHÒNG CHỐNG TẮC NGHẼN HẦM CẦU VỆ SINH – CHẾ PHẨM DẠNG BỘT
Lần soát xét:

Ký hiệu tiêu chuẩn thay thế:

	
	
	TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2010
TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG HẢI THANH




chế phẩm sinh học dạng bột:
	MEN VI SINH VẬT DÙNG TĂNG CƯờng quá trình phân giảI sinh học 

	xử lý nước thải, PHòng chống tắc nghẽn hầm cầu vệ sinh


Biological preparation –

Microorganism for water closet treatment – Powder

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các chỉ tiêu kỹ thuật  của chế phẩm vi sinh vật dạng bột, tiềm sinh, nuôi cấy ở nhiệt độ môi trường, trong điều kiện hiếu khí và kỵ khí tùy tiện, dùng để tăng cường quá trình phân giải sinh học, xử lý nước thải, phòng chống tắc nghẽn hầm cầu vệ sinh.

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

· TCVN 4881 – 89 (ISO 6887 ; 1983)   Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về cách pha chế các dung dịch pha loãng để kiểm nghiệm vi sinh vật.

· TCVN 4884 – 2001 (ISO 4833 ; 1991)   Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng vi sinh vật - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 300C.

· TCVN 6168 – 2002   Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulô.

· TCVN 7185 – 2002   Phân hữu cơ vi sinh vật.

3. Qui định chung

3.1 
Chế phẩm vi sinh vật dạng bột dùng để tăng cường quá trình phân giải sinh học xử lý nước thải, phòng chống tắc nghẽn hầm cầu vệ sinh phải khô, đồng nhất, không chứa các vi sinh vật gây bệnh, có hại cho môi trường.

4. Yêu cầu kỹ thuật

4.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật của chế phẩm vi sinh vật dạng bột phải phù hợp với các yêu cầu nêu trong bảng 1.

Bảng 1 – Các chỉ tiêu kỹ thuật của chế phẩm vi sinh vật dạng bột

	Tên chỉ tiêu
	Mức
	Phương pháp thử

	1. Vi sinh vật hoại sinh, CFU/g, không nhỏ hơn

2. Vi sinh vật phân giải xenlulô, CFU/g, không nhỏ hơn

3. Vi sinh vật phân giải protêin, CFU/g, không nhỏ hơn

4. Vi sinh vật phân giải tinh bột, CFU/g, không nhỏ hơn

5. Độ ẩm, % khối lượng

6. Độ đồng đều, %, không nhỏ hơn
	1,0.1 08
1,0.1 08
1,0.1 08
1,0.1 08
12 ÷ 14

95
	TCVN 7185 : 2002

TCVN 6168 : 2002

TCVN 4884 : 2001

TCVN 4884 : 2001

TCVN 6168 : 2002

TCVN 7185 : 2002

	Chú thích: CFU (Colony forming unit) là đơn vị hình thành khuẩn lạc.



5. Phương pháp thử   

5.1. Lấy mẫu

·  Việc lấy mẫu được tiến hành sao cho mẫu kiểm tra phải là mẫu đại diện cho cả lô hàng. Một lô gồm các đơn vị bao gói sản phẩm cùng loại, có cùng khối lượng và được sản xuất cùng một đợt, từ cùng một nguồn nguyên liệu. Khối lượng mỗi lô không nhiều hơn 10 tấn sản phẩm.

· Mẫu được lấy từ các bao gói nguyên, mỗi lô lấy không ít hơn 10 mẫu. Người lấy mẫu phải được đào tạo và có kinh nghiệm trong việc lấy mẫu. Trong quá trình lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản mẫu phải tránh tạp chất, không cho thêm bất kỳ chất nào từ bên ngoài vào.

5.2. Phương pháp thử

5.2..1. Chuẩn bị thử theo TCVN 4881- 89

5.2..2. Các phương pháp thử tương ứng với từng chỉ tiêu được qui định trong bảng 1

6. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

6.1. Sản phẩm được bao gói bằng vật liệu chống ẩm, không gây độc hại cho vi sinh vật và môi trường sinh thái.

6.2. Khối lượng tịnh và sai số cho phép đối với mỗi bao áp dụng theo qui định hiện hành.

6.3. Nhãn hiệu trên bao bì phải tuân theo qui định hiện hành về ghi nhãn hàng hóa, đồng thời phải có đầy đủ các thông tin sau:

· Tên sản phẩm (tên viết tắt hoặc tên thương mại);

· Tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất;

· Số lượng các loại vi sinh vật chính;

· Công dụng;

· Hướng dẫn sử dụng;

· Ngày sản xuất và thời hạn sử dụng;

· Khối lượng tịnh.

6.4. Sản phẩm vi sinh vật xử lý hầm cầu vệ sinh dạng bột được bảo quản, vận chuyển trong điều kiện khô ráo, thoáng, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

The declaration of quality standard of product and goods

Số: 03/2010/CNHS
Doanh nghiệp (Manufacturer): CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HẢI SƠN

Địa chỉ (Address): Số 47 Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại (Tel.N0): (08) 3603 1578  -  3603 1639     ( 
    Fax: (08) 3844 3538
Email: haison21408@yahoo.com                                 Website: haisontq.com
CÔNG BỐ

(We hereby declare)

Tiêu chuẩn (The standard N0): TCCS 03: 2010/CNHS
Cho sản phẩm, hàng hóa (tên, kiểu loại, mã số hàng hóa) (For the articles: articles’name type, H.S code): 
MEN VI SINH VẬT DÙNG TĂNG CƯỜNG QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI, PHÒNG CHỐNG TẮC NGHẼN HẦM CẦU VỆ SINH - CHẾ PHẨM DẠNG BỘT

Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố trên.



We undertake our products and goods suitable to the above standard.

	
	
	Tp Hồ Chí Minh, ngày  10 tháng 10 năm 2010
(HCMC, date ……………………………..)

Đại diện doanh nghiệp (Tên, chức vụ)

(Authorized’s name, position)
TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG HẢI THANH




	
	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HẢI SƠN

	
	Địa chỉ: Số 47 Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận TP.Hồ Chí Minh

	
	Điện thoại: (08) 3603 1578  / 3603 1639   *   Fax: (08) 3844 3538

	
	Điện thoại di động:       0918 264018   /    0985 465308

	
	E-mail:haison21408@yahoo.com  *  Website: www.haisontq.com



TIêu chuẩn cơ sở

TCCS 04 : 2010/CNHS
MEN VI SINH DÙNG TĂNG CƯỜNG QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI, PHÒNG CHỐNG TẮC NGHẼN HẦM CẦU VỆ SINH – CHẾ PHẨM DẠNG LỎNG
Lần soát xét:

Ký hiệu tiêu chuẩn thay thế:

	
	
	TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2010
TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG HẢI THANH


chế phẩm sinh học dạng LỎNG:
	MEN VI SINH VẬT DÙNG TĂNG CƯờng quá trình phân giảI sinh học 

	xử lý nước thải, PHòng chống tắc nghẽn hầm cầu vệ sinh


Biological preparation –

Microorganism for water closet treatment – Liquid

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các chỉ tiêu kỹ thuật  của chế phẩm vi sinh vật dạng lỏng, tiềm sinh, nuôi cấy ở nhiệt độ môi trường, trong điều kiện hiếu khí và kỵ khí tùy tiện, dùng để tăng cường quá trình phân giải sinh học, xử lý nước thải, phòng chống tắc nghẽn hầm cầu vệ sinh.

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

· TCVN 4881 – 89 (ISO 6887 ; 1983) Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về cách pha chế các dung dịch pha loãng để kiểm nghiệm vi sinh vật.

· TCVN 4884 – 2001 (ISO 4833 ; 1991) Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng vi sinh vật - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 300C.

· TCVN 6168 – 2002 Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulô.

· TCVN 7185 – 2002 Phân hữu cơ vi sinh vật.

3. Qui định chung

3.1 
Chế phẩm vi sinh vật dạng lỏng dùng để tăng cường quá trình phân giải sinh học xử lý nước thải, phòng chống tắc nghẽn hầm cầu vệ sinh phải không vẩn đục, không chứa các vi sinh vật gây bệnh, có hại cho môi trường.

4. Yêu cầu kỹ thuật

4.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật của chế phẩm vi sinh vật dạng lỏng phải phù hợp với các yêu cầu nêu trong bảng 2.

Bảng 2 – Các chỉ tiêu kỹ thuật của chế phẩm vi sinh vật dạng lỏng

	Tên chỉ tiêu
	Mức
	Phương pháp thử

	1. Vi sinh vật hoại sinh, CFU/ml, không nhỏ hơn
2. Vi sinh vật phân giải xenlulô, CFU/ml, không nhỏ hơn
3. Vi sinh vật phân giải protêin, CFU/ml, không nhỏ hơn
4. Vi sinh vật phân giải tinh bột, CFU/ml, không nhỏ hơn
5. Độ Ph
	1,0.108
1,0.108
1,0.108
1,0.108
7 ÷ 8
	TCVN 7185 : 2002

TCVN 6168 : 2002

TCVN 4884 : 2001

TCVN 4884 : 2001

TCVN 7185 : 2002

	Chú thích:  CFU (Colony forming unit) là đơn vị hình thành khuẩn lạc.



5. Phương pháp thử

· Lấy mẫu

· Việc lấy mẫu được tiến hành sao cho mẫu kiểm tra phải là mẫu đại diện cho cả lô hàng. Một lô gồm các đơn vị sản phẩm cùng loại, có cùng dung tích và được sản xuất cùng một đợt, từ cùng một nguồn nguyên liệu. Dung tích mỗi lô không nhiều hơn 10.000 (mười nghìn) lít sản phẩm.
· Mẫu được lấy từ các bao gói nguyên, mỗi lô lấy không ít hơn 10 mẫu. Người lấy mẫu phải được đào tạo và có kinh nghiệm trong việc lấy mẫu. Trong quá trình lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản mẫu phải tránh tạp chất, không cho thêm bất kỳ chất nào từ bên ngoài vào.

5.1. Phương pháp thử

· Chuẩn bị thử theo TCVN 4881- 89

· Các phương pháp thử tương ứng với từng chỉ tiêu được qui định trong bảng 1.

6. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

6.1. Sản phẩm được đóng trong bào bì kín (ví dụ: chai thủy tinh, nhựa ….), không gây độc hại cho vi sinh vật và môi trường sinh thái.

6.2. Dung tích thực và sai số cho phép của từng đơn vị sản phẩm áp dụng theo qui định hiện hành.

6.3. Nhãn hiệu trên bao bì phải tuân theo qui định hiện hành về ghi nhãn hàng hóa, đồng thời phải có đầy đủ các thông tin sau:

· Tên sản phẩm (tên viết tắt hoặc tên thương mại);

· Tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất;

· Số lượng các loại vi sinh vật chính;

· Công dụng;

· Hướng dẫn sử dụng;

· Ngày sản xuất và thời hạn sử dụng;

· Dung tích thực.

6.4. Sản phẩm vi sinh vật xử lý nước thải, phòng chống tắc nghẽn hầm cầu vệ sinh dạng lỏng được bảo quản, vận chuyển trong điều kiện khô ráo, thoáng, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, tránh va đập mạnh.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

The declaration of quality standard of product and goods

Số: 04/2010/CNHS

Doanh nghiệp (Manufacturer): CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HẢI SƠN

Địa chỉ (Address): Số 47 Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại (Tel.N0): (08) 3603 1578   /  3603 1639      ( 
 Fax: (08) 3844 3538
Email: haison21408@yahoo.com                 *                    Website: haisontq.com
CÔNG BỐ

(We hereby declare)

Tiêu chuẩn (The standard N0): TCCS 04 : 2010/CNHS
Cho sản phẩm, hàng hóa (tên, kiểu loại, mã số hàng hóa) (For the articles: articles’name type, H.S code): MEN VI SINH VẬT DÙNG TĂNG CƯỜNG QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI, PHÒNG CHỐNG TẮC NGHẼN HẦM CẦU VỆ SINH - CHẾ PHẨM DẠNG LỎNG
Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố trên.



We undertake our products and goods suitable to the above standard.

	
	
	Tp Hồ Chí Minh, ngày  10 tháng 10 năm 2010

(HCMC, date ……………………………..)

Đại diện doanh nghiệp (Tên, chức vụ)

(Authorized’s name, position)
TỔNG GIÁM ĐỐC




Danh Sách 

Một số công trình tiêu biểu
Công ty Hải Sơn đã thực hiện
MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU Đã THỰC HIỆN
I. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI:
1. Thiết kế thi công và lắp đặt (Chỉ định Tổng thầu EPC): “Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện 121 – QK9” công suất Q = 250 m3/ngày đêm
· Địa điểm: Bệnh viện 121, Quân khu 9, Tp. Cần Thơ.
· Năm hoàn thành: Năm 1999
2. Thiết kế thi công và lắp đặt (Chỉ định Tổng thầu EPC): “Trạm xử lý nước thải Bệnh viện 175 - BQP” công suất Q = 500 m3/ngày đêm
· Địa điểm: 786 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp, Tp.HCM

· Năm hoàn thành: Năm 2002
3. Thiết kế thi công và lắp đặt (Chỉ định Tổng thầu EPC): “Trạm xử lý nước thải Bệnh viện 17 – QK5” công suất Q = 250 m3/ngày đêm
· Địa điểm: phường Hòa Thuận, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
· Năm hoàn thành: Năm 2002
4. Thiết kế thi công và lắp đặt (Chỉ định Tổng thầu EPC): “Trạm xử lý nước thải Bệnh viện 4 – QĐ4” công suất Q = 200 m3/ngày đêm
· Địa điểm: Bệnh viện 4, Quân đoàn 4, huyện Dĩ An, Bình Dương.
· Năm hoàn thành: Năm 2003
5. Thiết kế thi công và lắp đặt (Chỉ định Tổng thầu EPC): “Trạm xử lý nước thải Viện Quân Y 7A – QK7” công suất Q = 250 m3/ngày đêm.
· Địa điểm: 466 Nguyễn Trãi, Q5, Tp. HCM.
· Năm hoàn thành: Năm 2003
6. Thiết kế thi công và lắp đặt (Chỉ định Tổng thầu EPC): “Trạm xử lý nước thải Viện Quân Y 7 – QK3” công suất Q = 250 m3/ngày đêm.
· Địa điểm: 12 Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương.
· Năm hoàn thành: Năm 2003
7. Thiết kế thi công và lắp đặt (Chỉ định Tổng thầu EPC): “Hệ thống cấp thoát nước và trạm xử lý nước thải Xí nghiệp Dược 150 – Công ty Dược & Trang thiết bị y tế Quân đội” công suất Q = 250 m3/ngày đêm.
· Địa điểm: 112 Trần Hưng Đạo, Q1, Tp. HCM.
· Năm hoàn thành: Năm 2004
8. Thiết kế thi công và lắp đặt (Chỉ định Tổng thầu EPC): “Trạm xử lý nước thải Viện Quân Y 110 – QK1” công suất Q = 300 m3/ngày đêm.
· Địa điểm: Thị Cầu – Bắc Ninh.
· Năm hoàn thành: Năm 2007
9. Thiết kế thi công và lắp đặt (Chỉ định Tổng thầu EPC): “Hệ thống xử lý chất thải Viện Quân Y 6 – QK2” 

· Địa điểm: Thị xã Sơn La – Tỉnh Sơn La.
· Năm hoàn thành: Năm 2006
10. Thiết kế thi công và lắp đặt (Chỉ định Tổng thầu EPC): “Trạm xử lý nước thải Phòng thí nghiệm di truyền tế bào – Học Viện Quân Y/Bộ Quốc Phòng” công suất Q = 70 m3/ngày đêm.
· Địa điểm: Thành phố Hà Đông, Hà Nội.
· Năm hoàn thành: Năm 2007
11. Thiết kế thi công và lắp đặt (Chỉ định Tổng thầu EPC): “Trạm xư lý nước thải K14/ cục xăng dầu – Tổng cục hậu cần” công suất Q= 100 m3/ngày đêm.

· Địa điểm: Xã Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
· Năm hoàn thành: Năm 2007
12. Thiết kế thi công và lắp đặt (Chỉ định Tổng thầu EPC): “Trạm xử lý nước thải Trung tâm y tế dự phòng Phía Nam/Cục quân y/ BQP” công suất Q = 70 m3/ngày đêm.
· Địa điểm: 186 B Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp, Tp.HCM.
· Năm hoàn thành: Năm 2008
13. Thiết kế thi công và lắp đặt “Trạm xử lý nước thải Bệnh viện 211/Quân đoàn 3” công suất Q=250 m3/ngày đêm.

· Địa điểm: Phường Thống Nhất, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
· Năm hoàn thành: Năm 2009
14. Thiết kế thi công lắp đặt “Trạm xử lý nước thải Khu Tái định cư Long Sơn” công suất Q= 800 m3/ngày đêm.
· Địa điểm: Phường Long Bình, quận 9, Tp.Hồ Chí Minh.
· Năm hoàn thành: Năm 2009

15. Công trình “Nâng cấp - cải tạo Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long” công suất Q = 550 m3/ngày đêm.
· Địa điểm: Phường 4, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
· Năm hoàn thành: Năm 2009
16. Thiết kế thi công và lắp đặt “Trạm xử lý nước thải Bệnh viện 120/Quân khu 9”, công suất Q = 250 m3/ngày đêm.

· Địa điểm: Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

· Năm hoàn thành: Năm 2011

II. CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC CẤP:
1. Thiết kế thi công lắp đặt: “Hệ thống xử lý nước cấp Xí Nghiệp dệt 2 – Công ty dệt Việt Thắng” công suất Q=30m3/h.
· Địa điểm: xã Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
· Năm hoàn thành: Năm 1996

2. Thi công lắp đặt: “Hệ thống cấp nước khu tái định cư Bình Minh – Vĩnh Long” công suất Q = 60m3/h.
· Địa điểm: huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
· Năm hoàn thành: Năm 2003
3. Thiết kế thi công lắp đặt: “Hệ thống nước sạch Sư đoàn 302 – Quân khu 7” công suất Q=100m3/h.
· Địa điểm: xã Long Giao, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
· Năm hoàn thành: Năm 2003
4. Thiết kế thi công lắp đặt (Chỉ định Tổng thầu EPC): “Hệ thống cấp nước và trạm xử lý nước cấp Bệnh Viện 175 – Bộ Quốc Phòng” công suất Q = 60m3/h.
· Địa điểm: 786 Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

· Năm hoàn thành: Năm 2005

5. Thiết kế thi công lắp đặt (Chỉ định Tổng thầu EPC): “Hệ thống xử lý nước cấp Quân khu Bộ – Quân khu 7” công suất Q=80m3/h.
· Địa điểm: số 204 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
· Năm hoàn thành: Năm 2007
III. CÁC DỰ ÁN TƯ VẤN THIẾT KẾ:
1. Dự án “Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Quân Dân Miền Đông” – Quân khu 7.
2. Lập Dự án, thiết kế kỹ thuật, Tổng dự toán “Hệ thống xử lý nước thải Trung tâm y tế Dự Phòng” - Tp. Hồ Chí Minh.
3. Thiết kế kỹ thuật, Tổng dự toán “Hệ thống cấp nước Chung cư Phạm Thế Hiển” – quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.
4. Thiết kế kỹ thuật, Tổng dự toán “Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp nhà máy Z117/Tổng cục công nghiệp Quốc Phòng/BQP” -  huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
5. Lập báo cáo đánh giá lưu lượng khai thác nước dưới đất “Trạm cấp nước Tân Sơn Nhất – Tp. Hồ Chí Minh”. (05 giếng công suất Q=120m3/giờ).
6. Dự án “Hệ thống xử lý nước thải Răng hàm mặt Trung Ương” - Tp. Hồ Chí Minh.
7. Dự án “Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Đa khoa Nghệ An” - tỉnh Nghệ An.
8. Dự án “Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Nghĩa Đàn” - tỉnh Nghệ An.
9. Thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán cấp nước cho 5 trạm Khí tượng thủy văn Quốc gia.
10. Lập Dự án – Tổng thầu EPC công trình: “ Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện 91/Quân khu 1” công suất Q =  200 m3/ngày đêm.
11. Lập dự án – Tổng thầu EPC (bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp) công trình: “Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108” công suất Q = 1.400 m3/ngày đêm.
12. Lập Dự án, tư vấn thiết kế Xử lý nước cấp các đơn vị Quân khu 7:

· Sư đoàn 317 KTT;

· Trường quân sự quân khu;

· Tiểu đoàn 1/Lữ PK77;

· Trung đoàn vận tải 657 và Tiểu đoàn trinh sát 47;

· Tiểu đoàn D42, D44 và Trung đoàn thông tin 23;

· Sư đoàn bộ binh 302; 

· Lữ đoàn pháo binh 75; 

· Trung đoàn tăng thiết giáp 26; 

· Lữ đoàn công binh 25.

Ngoài ra Công ty còn tham gia tư vấn thiết kế, thẩm định công nghệ, thẩm định giá cho nhiều công trình khác như: Xử lý nước thải khu công nghiệp Loteco; Xử lý nước thải Nhà máy sữa Vinamilk; Xử lý nước thải Nhà máy sản xuất thuốc súng Z195, …
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Giới Thiệu

Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện
1. Nguồn nước thải: Nước thải của bệnh viện tập trung chủ yếu từ các nguồn nước thải sau:

· Nước thải sinh hoạt của bác sĩ, công nhân viên bệnh viện, của bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân

· Nước thải vệ sinh, lau chùi, vệ sinh phòng bệnh nhân và phòng làm việc

· Nước thải từ giặt quần áo, chăn mền, drap trải giường, khăn lau, …. từ các khâu pha chế thuốc, nấu ăn, rửa chén bát, dụng cụ, …

2. Chất lượng nước thải: Các thành phần chính gây ô nhiễm môi trường do nước thải bệnh viện gây ra là:

· Các chất hữu cơ: Các chất hữu cơ trong nước thải bệnh viện đa phần là những chất dễ phân hủy sinh học. Hàm lượng các chất hữu cơ dễ bị vi sinh vật phân hủy được xác định một cách gián tiếp thông qua nhu cầu Oxy hóa (BOD) của nước thải. Thông thường người ta lấy giá trị BOD5 để đánh giá độ nhiễm bẩn chất hữu cơ có trong nước thải. Sự có mặt các chất hữu cơ là nguyên nhân chính làm giảm lượng Oxy hòa tan trong nước, ảnh hưởng tới đời sống của động thực vật thủy sinh.
· Các chất dinh dưỡng của N, P là nguyên nhân gây ra hiện tượng phú dưỡng hóa cho nguồn nước tiếp nhận dòng thải, ảnh hưởng tới sinh vật sống trong môi trường thủy sinh.

· Các chất rắn lơ lửng gây ra độ đục của nước, đồng thời trong quá trình vận chuyển, sự lắng đọng của chúng sẽ tạo ra cặn làm tắc nghẽn đường ống cống dẫn.

· Các vi trùng, vi khuẩn gây bệnh: Nước thải bệnh viện là nguồn điển hình chứa lượng lớn các vi sinh vật có khả năng gây ra những căn bệnh rất nguy hiểm. Chúng là nguyên nhân chính của các dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh lao, tiêu chảy, dịch tả, thương hàn … ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng.

Theo phân loại quốc tế: Mức độ ô nhiễm của nước thải bệnh viện được đánh giá theo bảng tổng kết sau:
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị
	Nồng độ ô nhiễm và phân loại

	
	
	Yếu
	Trung bình
	Mạnh

	1/ Chất rắn tổng cộng (TS)
	Mg/l
	350
	720
	1.200

	· Hòa tan (TDS)
	Mg/l
	250
	500
	850

	· Lơ lửng (SS)
	Mg/l
	100
	220
	350

	2/ Chất rắn lắng được
	Mg/l
	5
	10
	20

	3/ BOD
	Mg/l
	110
	220
	400

	4/ Tổng lượng Cacbon hữu cơ
	Mg/l
	80
	160
	290

	5/ COD
	Mg/l
	250
	500
	1.000

	6/ Tổng Nitơ (Tính theo N)
	Mg/l
	20
	40
	85

	7/ Tổng Phốt pho (Tính theo P)
	Mg/l
	4
	8
	15

	· Hữu cơ
	Mg/l
	1
	3
	5

	· Vô cơ
	Mg/l
	3
	5
	10

	8/ Tổng Coliform
	No/100ml
	106-107
	107-108
	108-109


(Nguồn: Wastewater Engineering, Treatment, Disposal, Reuse. Mc GRAW-HILL International Edition, Third Edition, 1991).
Qua số liệu khảo sát một số bệnh viên trên toàn quốc chúng tôi thu được kết quả sau:

	Chất ô nhiễm
	Đơn vị
	Nồng độ
	QCVN 28 : 2010/BTNMT
về nước thải y tế

	pH
	
	6,5 – 8
	6,5 – 8,5

	Chất lơ lửng
	Mg/l
	160 – 300
	≤  50

	BOD5
	Mg/l
	100 – 280
	≤  30

	COD
	Mg/l
	250- 450
	≤  50

	Tổng Coliform
	No/100ml
	106-107
	    ≤  3.000


(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn)
3. Lưu lượng nước thải:

Lưu lượng nước của bệnh viện không ổn định do chế độ hoạt động của bệnh viện cũng như sinh hoạt của công nhân viên, bệnh nhân và thân nhân của bệnh nhân.

4. Xác định công nghệ xử lý:

Trước khi thải vào môi trường, nước thải bệnh viện cần được xử lý đạt yêu cầu theo QCVN 28 : 2010/BTNMT chất lượng nước - nước thải bệnh viện – tiêu chuẩn thải.
Hiện nay có rất nhiều công nghệ xử lý nước thải bệnh viện, nhưng một công nghệ tốt cần thỏa mãn được các yếu tố:

· Chất lượng nước thải sau xử lý có tính ổn định cao.
· Chi phí vận hành thấp.
· Chiếm ít diện tích, đơn giản, dễ vận hành, dễ bảo dưỡng.
· Không gây ô nhiễm thứ cấp như tiếng ồn, mùi hôi, tạo bọt xà phòng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống và làm việc tại khu vực xử lý và lân cận.

· Giá thành phù hợp, đặc biệt là công nghệ hiện đại, không lạc hậu sau 20 - 30 lắp đặt.

· Công suất hệ thống xử lý nước thải có tính đến quy mô của bệnh viện khi được mở rộng, để không phải đầu tư nhiều lần.

· Phù hợp với cảnh quan xung quanh.

Dựa vào các tiêu chí trên, chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra các công nghệ xử lý đạt hiệu quả cao cho nhiều bệnh viện trên cả nước. Các công nghệ xử lý thường gồm 02 giai đoạn như sau:
Giai đoạn 1 (giai đoạn xử lý ô nhiễm): Dùng phương pháp xử lý sinh học để loại bỏ các chất ô nhiễm có trong nước thải bằng cách sử dụng vi sinh vật.
Giai đoạn 2 (giai đoạn khử trùng): Dùng Clorin để khử trùng nước đã xử lý, diệt hết các vi trùng, vi khuẩn có hại trước khi nước thải chảy ra môi trường bên ngoài.
Công nghệ này chúng tôi đã áp dụng thành công ở nhiều bệnh viện và các công trình dân dụng trong cả nước như:
· Trạm xử lý nước thải Bệnh viện 121/QK9

· Trạm xử lý nước thải Bệnh viện 175/BQP

· Trạm xử lý nước thải Bệnh viện 17/QK5

· Trạm xử lý nước thải Bệnh viện 4 

· Trạm xử lý nước thải Viện Quân y 7A/QK7

· Trạm xử lý nước thải Viện Quân y 7/QK3

· Trạm xử lý nước thải Viện Quân y 110/QK1

· Trạm xử lý nước thải Viện Quân y 6/QK2

· Trạm xử lý nước thải Trung tâm y tế dự phòng phía Nam/Cục Quân y/BQP
· Trạm xử lý nước thải Bệnh Viện 211/QĐ3

· Trạm xử lý nước thải Phòng thí nghiệm di truyền tế bào - Học viện Quân y/BQP

· Trạm xử lý nước thải khu Tái định cư Long Sơn, Q.9, TP.HCM
· Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

· Trạm xử lý nước thải Bệnh viện 120/QK9

· Trạm xử lý nước thải Bệnh viện 91/QK1

· Trạm xử lý nước thải Công ty cổ phần may Vĩnh Tiến, tỉnh Vĩnh Long

· Trạm xử lý nước thải Bệnh viện TƯ quân đội 108/BQP
…………

5. Sơ đồ nguyên lý: 












Chú thích:
·                        : Đường nước
·                        : Đường khí, hóa chất cấp vào
·                        : Đường bùn
6. Giải thích sơ đồ nguyên lý
Nước thải bệnh viện chưa xử lý chảy vào hồ ga chắn rác (1) ở đây rác bị giữ lại, nước được đưa sang bể điều hòa (2). Bể (2) có tác dụng điều hòa lưu lượng và đảm bảo chất lượng cho hệ thống làm việc ổn định. Sau đó nước được bơm và hệ thống xử lý yếm khí hoặc thiết khí (3). Tùy theo chất lượng nước đầu vào để chúng ta chọn lựa công nghệ. Với nguồn nước có hàm lượng nito, photpho không cao thì công đoạn (3) có thể bỏ qua. Tiếp theo nguồn thải sẽ được xử lý loại bỏ BOD, COD, SS thông qua quá trình xử lý hiếu khí (4). Sau khi xử lý hiếu khí, nước thải sẽ đi qua bể lắng (5) (nếu lượng bùn cao) hoặc bể lọc (5) (nếu lượng bùn trung bình, thấp). Nước sau khi đi qua bể (5) là nước đã được loại bỏ gần hết các chất gây hại cho môi trường. Do vậy chất khử trùng được thêm vào bể (6) nhằm loại bỏ các yếu tố gây hại còn sót lại. Khi ra khỏi bể khử trùng, nguồn nước hoàn toàn đạt yêu cầu chất lượng trước khi đưa vào môi trường.

Đặc điểm công nghệ:

· Nếu chiều cao không gian không bị hạn chế (6 m – 7 m) thì chỉ cần đặt bơm ở một điểm duy nhất tại bể điều hòa. Các quá trình tiếp theo nước sẽ được di chuyển dựa vào sự chênh áp. Điều này rất có lợi cho việc vận hành và tiết kiệm chi phí thiết bị.

· Lượng bùn dư rất ít nhờ áp dụng công nghệ lọc sinh học và nuôi cấy vi sinh, điều này làm cho quá trình xử lý bùn không còn là vấn đề phải lo lắng, không cần máy ép bùn, thời gian thu gom bùn lâu hơn, giúp tiết kiệm chi phí.

· Công nghệ đơn giản, dễ vận hành, an toàn với môi trường, chi phí thấp.

· Vi sinh do chúng tôi sản xuất chỉ cần nuôi cấy một lần ở giai đoạn vận hành thử ban đầu và không cần bổ sung. Vì vi sinh này là loại vi sinh tùy nghi, có khả năng thích nghi cao, dễ biến đổi khi gặp môi trường lạ, thiếu thức ăn… do vậy chúng không bị tuyệt diệt.
· Trước khi thiết kế, chúng tôi sẽ tư vấn cho đơn vị đầu tư lựa chọn công nghệ một cách tốt nhât, phù hợp nhất dựa trên nhiều tiêu chí như: vị trí xây lắp, tính kinh tế, tính hiện đại, tính đơn giản khi vận hành,… Trong việc lựa chọn vật liệu bồn lọc, chúng tôi cũng đưa ra những ưu nhược điểm để đơn vị đầu tư tham khảo, cụ thể như sau:

· Phương pháp dùng bể lọc bằng bê tông:

· Ưu điểm: Bể bê tông tuổi thọ cao, bảo ôn được nhiệt độ nước thải về mùa đông không bị mất nhiệt bảo đảm cho vi sinh hoạt động bình thường cả năm. 

· Nhược điểm: Vị trí cố định, khi thay đổi phải đập bỏ
Phương án này phù hợp với vùng núi có nhiệt độ thấp và đi lại khó khăn.

· Phương án dùng bể lọc bằng thép:

· Ưu điểm: Có thể thay đổi được vị trí (di chuyển được), có thể chế tạo thành modul để lắp đặt theo nhu cầu nước thải từng thời kỳ.
· Nhược điểm: Bồn thép thì tuổi thọ không cao, không bảo ôn được nhiệt độ nước thải về mùa đông, không đảm bảo cho vi sinh hoạt động bình thường cả năm ở những nơi có nhiệt độ thấp, hoặc phải có lớp bảo ôn thì mới hoạt động ổn định cả năm.
Phương án này phù hợp với vùng có nhiệt độ không thấp và đi lại dễ dàng, đầu tư từng modul theo sự phát triển của bệnh viện.

· Phương án dùng bể lọc bằng Inox

· Ưu điểm: Tuổi thọ rất cao, có thể thay đổi được vị trí (di chuyển được), có thể chế tạo thành modul để lắp đặt theo nhu cầu nước thải từng thời kỳ.
· Nhược điểm: Bồn Inox thì giá thành cao, không bảo ôn được nhiệt độ nước thải về mùa đông, không bảo đảm cho vi sinh hoạt động bình thường cả năm ở những nới có nhiệt độ thấp, hoặc phải có lớp bảo ôn thì mới hoạt động ổn định cả năm.
Phương án này phù hợp với vùng có nhiệt độ không thấp và đi lại dễ dàng, đầu tư từng modul theo sự phát triển của bệnh viện.
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